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Một số giải pháp phát triển du lịch Hà 
Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và 
quản lý: 60 3405 / Lưu Anh Tuấn ; 
Nghd. : TS. Nguyễn Thị Kim Chi 

 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay, du lịch đã trở thành nhu cầu không thể thiếu được 
trong đời sống xã hội loài người và phát triển với tốc độ ngày càng 
nhanh trên phạm vi toàn thế giới, nó đã thu hút khoảng 200 triệu lao 
động với doanh thu 3.500 tỷ USD/năm. 

Ở nước ta, thực tế ngành du lịch chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong 
GDP. Là một nước do xuất phát điểm từ một nền kinh tế nông nghiệp 
lạc hậu, các chỉ tiêu mức sống còn chênh lệch lớn so với nhiều quốc 
gia trên thế giới; trong điều kiện đó với nước ta phát triển du lịch là 
điều kiện tốt nhất để thu hút được nguồn ngoại tệ, khai thác được 
nguồn lao động dư thừa, thực hiện xuất khẩu tại chỗ và xuất khẩu vô 
hình, tạo tiền đề cho phát triển các ngành kinh tế khác và chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế sang công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong điều kiện 
đổi mới kinh tế theo hướng thúc đẩy hợp tác quốc tế thì du lịch giữ 
một vai trò hết sức quan trọng, thông qua du lịch làm cho thế giới 
hiểu rõ đất nước, con người, nền văn hoá phong phú lâu đời và lịch 
sử hào hùng của dân tộc, trên cơ sở đó tranh thủ được cảm tình của 
nhân dân thế giới, tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau 
giữa nhân dân ta với nhân dân thế giới, góp phần tạo nền tảng vững 
chắc cho việc duy trì hoà bình và hợp tác quốc tế. 

Bắt nhịp vào xu hướng phát triển du lịch của cả nước, hoạt 
động du lịch của Hà Nội trong những năm qua đã đạt được những 
hiệu quả kinh tế - xã hội bước đầu đã góp phần cho kinh tế vùng phát 
triển, dân trí được nâng cao, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho nhân 
dân thủ đô, góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá, bảo vệ môi trường sinh 
thái, gìn giữ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Kết quả đó đã 
thể hiện sự nhất quán giữa nhận thức và hành động, thể hiện sự quan 
tâm chỉ đạo của Thành phố và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tuy 
nhiên, trong thời gian qua tình hình thế giới và trong nước có nhiều 
biến động, ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển du lịch, mặt khác bắt 
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đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2008 Hà Nội được mở rộng lãnh thổ, Hà 
Tây sát nhập vào Hà Nội, đặt cho ngành du lịch của Thành phố trước 
những thách thức mới. Thực tế, trong thời gian qua hoạt động của du 
lịch Hà Nội đã có kết quả tốt, tuy nhiên, kết quả đó chưa tương xứng 
với tiềm năng và yêu cầu nhiệm vụ mới đề ra, đó là phát triển nhanh 
du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong điều kiện hội nhập 
kinh tế quốc tế ngày càng gia tăng. 

Trong hoàn cảnh hiện tại, hoạt động du lịch của Hà Nội thực 
sự cần những giải pháp toàn diện và đồng bộ để mở đường định 
hướng và thực thi đổi mới hoạt động du lịch của Thành phố và đạt 
hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Xuất phát từ những tiếp cận đó, tôi đã 
chọn đề tài “Một số giải pháp phát triển du lịch Hà Nội” làm đề tài 
luận văn thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh. 
 
2.  Tình hình nghiên cứu 

Thời gian qua, ở nước ta cũng đã có nhiều công trình nghiên 
cứu về du lịch như: 

- "Đào tạo Marketing và xúc tiến du lịch bền vững ở Việt nam". 
Đề tài của Viện nghiên cứu phát triển du lịch thuộc Tổng Cục Du 
lịch. 

- "Nghiên cứu và đánh giá một số đặc điểm của thị trường 
Nhật Bản và Trung Quốc nhằm phát triển nguồn khách của Du lịch 
Việt Nam". Đề tài của Viện nghiên cứu phát triển du lịch thuộc Tổng 
Cục Du lịch 

- “Du lịch Hải phòng - Thực trạng, phương hướng và giải 
pháp” luận văn cao học của tác giả Phạm Thị Khánh Ngọc, Trường 
Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

- “Thị trường du lịch quốc tế ở Việt Nam. Hiện trạng và giải 
pháp” luận văn cao học của tác giả Trịnh Minh Phương, Trường Đại 
học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

- “Các giải pháp thu hút khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài 
tại Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch quốc tế Vinatour” luận 
văn cao học của tác giả Nguyễn Thị Minh Thu, Trường Đại học Kinh 
tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Liên quan đến du lịch của Hà Nội có các đề tài như: “Nghiên 
cứu những giải pháp phát triển du lịch lữ hành của Thủ đô”, “Thực 
trạng hoạt động kinh doanh và một số định hướng, giải pháp chủ yếu 
để các khách sạn Hà Nội kinh doanh có hiệu quả”, “Các giải pháp 
nâng cao chất lượng các tour du lịch trên địa bàn Hà Nội”, “Đánh giá 
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hiệu quả kinh tế - xã hội của du lịch phục vụ chiến lược hội nhập đối 
với kinh tế Hà Nội”... 

Các đề tài và bài viết trên đã đề cập đến các khía cạnh khác 
nhau của du lịch cũng như phát triển du lịch, các giải pháp du lịch và 
giải pháp thu hút khách cho du lịch địa phương. Tuy nhiên, nhiều vấn 
đề về du lịch của TP. Hà Nội mới chỉ có những bài báo, xã luận đề 
cập những khía cạnh nhất định, mà chưa có bài viết một cách hoàn 
chỉnh, hệ thống, sâu sắc; hơn nữa, từ khi Hà Tây sát nhập vào Hà Nội 
thì có nhiều vấn đề đã được thay đổi và nhiều câu hỏi được đặt ra như 
giải pháp nào để phát triển du lịch Hà Nội mới trong điều kiện có 
thêm nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh…, có sự thay đổi về 
không gian, cấp quản lý… nhiều vấn đề phức tạp hơn. 

Do vậy, giải quyết được vấn đề nêu trên sẽ góp phần quan 
trọng vào sự hiểu biết thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch của 
Hà Nội và các giải pháp khắc phục những tồn tại, thúc đẩy phát triển 
tiềm năng du lịch nơi đây, thu hút khách du lịch cho một địa phương 
có rất nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn như Hà Nội. Đặc biệt trong tình 
hình Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới 
WTO vào tháng 11-2006, và Hà Tây sát nhập vào Hà Nội vừa qua, sẽ 
có nhiều vấn đề mới liên quan, tác động đến du lịch nước ta nói 
chung và du lịch Hà Nội nói riêng 
 
3.   Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 

Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển du lịch 
Hà Nội. Phân tích đánh giá và chỉ rõ nguyên nhân, tiềm năng phát 
triển ngành du lịch của Hà Nội trong bối cảnh tiếp tục đổi mới và hội 
nhập quốc tế. Từ đó, đưa ra các giải pháp để phát triển du lịch Hà Nội 
trong điều kiện mới. 
 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hoạt động du lịch của 
Hà Nội. 

Phạm vi nghiên cứu là thực trạng phát triển du lịch Hà Nội từ 
năm 2003 đến nay, làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp nhằm 
phát triển du lịch Hà Nội trong thời gian tới 
 
5.  Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật 
lịch sử là chủ yếu, ngoài ra còn sử dụng các phương pháp khác như: 
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Phương pháp thống kê so sánh, Phương pháp phân tích hệ thống, 
Phương pháp quy nạp cùng một số biểu, bảng, tài liệu tham khảo để 
nhìn nhận giải pháp đang nghiên cứu một cách thống nhất, xâu chuỗi, 
phân tích giải pháp trong mối quan hệ tác động giữa các yếu tố khác 
nhau. 

 
 

6. Những đóng góp mới của luận văn 
Thứ nhất, hệ thống hoá và phát triển những vấn đề lý luận cơ 

bản về phát triển du lịch. 
  Thứ hai, Đánh giá một cách toàn diện thực trạng, tiềm năng, cơ 

hội và thách thức đối với sự phát triển du lịch của Hà Nội trong điều 
kiện mới. 

Thứ ba, đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động du lịch 
của Hà Nội đến năm 2020. 
 
7. Bố cục của luận văn. 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận văn được cấu trúc thành 
3 chương :  

Chương 1. Những cơ sở lý luận về phát triển du lịch 

Chương 2. Thực trạng phát triển du lịch Hà Nội. 

Chương 3. Định hướng và biện pháp phát triển du lịch Hà Nội. 
 
 

PHẦN MỞ ĐẦU 
CHƯƠNG 1. NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT 

TRIỂN DU LỊCH 
1.1. Tổng quan về du lịch 
1.1.1. Khái niệm về du lịch. 
Du lịch được hiểu là tổng hợp các biện pháp và các mối quan 

hệ nảy sinh từ sự tác động qua lại giữa khách du lịch, các nhà kinh 
doanh, chính quyền và cộng đồng dân cư địa phương trong quá trình 
đón tiếp khách du lịch. 

1.1.2. Thể loại du lịch 
Căn cứ vào mục đích chuyến đi: Du lịch thiên nhiên, Du lịch 

văn hoá, Du lịch lễ hội, Du lịch hoạt động, Du lịch giải trí, Du lịch 
thể thao, Du lịch chuyên đề, Du lịch tôn giáo, Du lịch sức khỏe, Du 
lịch dân tộc học.  
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Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ :Du lịch quốc tế, Du lịch trong 
nước, Du lịch nội địa, Du lịch quốc gia,…  

Thể loại du lịch cũng có thể căn cứ vào sự tương tác của du 
khách đối với nơi đến du lịch, căn cứ vào địa điểm địa lý, căn cứ vào 
phương tiện giao thông, căn cứ vào phương tiện lưu trú, căn cứ vào 
thời gian du lịch, căn cứ vào lứa tuổi, căn cứ vào hình thức tổ chức, 
căn cứ vào phương thức hợp đồng. 

1.1.3. Vai trò của phát triển du lịch 
1.1.3.1 Vai trò về mặt kinh tế trong nền kinh tế quốc dân 
Du lịch tác động vào quá trình tạo nên thu nhập quốc dân 
Du lịch là hoạt động xuất khẩu có hiệu quả cao nhất 
Du lịch khuyến khích và thu hút vốn đầu tư nước ngoài 
Du lịch thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển theo 
1.1.3.2. Vai trò về mặt xã hội đối với đất nước 
Du lịch góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao 

động 
Du lịch củng cố và phát triển các mối quan hệ kinh tế quốc tế 
Du lịch làm giảm quá trình đô thị hoá ở các nước kinh tế phát 

triển 
Du lịch là phương tiện tuyên truyền quảng cáo  
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch 
Thời gian rỗi của nhân dân, Mức sống về vật chất và trình độ 

văn hóa chung của người dân cao, Giao thông vận tải phát triển: 
Không khí chính trị hòa bình, ổn định trên thế giới , Tình hình và xu 
hướng phát triển của đất nước, Tình hình chính trị hòa bình, ổn định 
của đất nước và các điều kiện an toàn đối với du khách Tài nguyên 
du lịch, Nhân tố về sự sẵn sàng phục vụ khách du lịch  

1.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch của một số nước trong 
khu vực và bài học cho Việt Nam 

1.2.1. Kinh nghiệm của một số nước 
1.2.1.1.Thái Lan 
“Ngành công nghiệp không khói” được ra đời để mô tả đầy đủ 

quy mô và kỹ nghệ kinh doanh du lịch ở đất nước Chùa Vàng. Với 
chủ trương chú trọng vào kinh doanh lớn, lợi dụng quy luật lợi thế 
theo quy mô, Thái Lan nhanh chóng đáp ứng nhu cầu mọi mặt của 
một lượng khổng lồ du khách, và cũng thu về nguồn ngoại tệ tương 
ứng. 

1.2.1.2. Malaysia 
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hính phủ Malaysia xác định con đường phát triển không nôn 
nóng, không ồn ào, Malaysia dần chiếm các điểm chốt trên con 
đường tiến tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển. 

1.2.1.3. Singapore 
Nhờ lợi thế về vị trí địa lý, du lịch Singapore có sức hút mạnh. 

Singapore đã biết kết hợp khéo léo, điều chuyển doanh thu giữa các 
ngành hàng không, dịch vụ, du lịch, thương mại, môi trường, văn 
hóa, nghệ thuật, v.v để tạo thành một chuỗi dịch vụ du lịch - mua sắm 
đan xen với sự tiện lợi nhất cho du khách.  

1.2.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 
 Có chiến lược phát triển ngành du lịch bền vững 
Phát triển du lịch kết hợp phát triển sản xuất, thương mại và dịch 

vụ đồng bộ. 
Không buông lỏng quản lý nhà nước đối với các hoạt động 

kinh doanh du lịch của doanh nghiệp, các hoạt động của du khách, 
nhằm bảo vệ những giá trị quốc gia, giá trị dân tộc truyền thống. 

Có chính sách bảo vệ tài nguyên, môi trường, các điểm du lịch 
Phát triển du lịch rộng khắp ở các địa phương để khai thác tối 

ưu tiềm năng du lịch, giải quyết việc làm, góp phần chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo.  

Những bài học rút ra từ thành công cũng như thất bại của các 
nước trong khu vực ít nhiều có tác dụng đối với công tác quản lý nhà 
nước về du lịch ở nước ta. Tuy không thể dập khuôn những giải pháp 
đã được kiểm định ở nước ngoài, song sẽ là tham khảo cho các chính 
sách ở nước ta. 

 

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ NỘI 

2.1. Vị trí du lịch Hà Nội trong chiến lược phát triển du 
lịch cả nước và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. 

2.1.1. Vị trí của Hà Nội trong chiến lược phát triển du lịch 
của cả nước  

Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 2010 được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 4 năm 2002 và trong định 
hướng phát triển du lịch Việt Nam theo các vùng lãnh thổ thì Hà Nội 
là trung tâm của vùng và của địa bàn động lực tăng trưởng du lịch Hà 
Nội - Hải Phòng - Hạ Long. Sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng là 
du lịch văn hóa, sinh thái kết hợp với du lịch tham quan, nghiên cứu, 
nghỉ dưỡng.  
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Hà Nội là thủ đô, đồng thời cũng là một trung tâm chính trị, 
văn hóa và du lịch quan trọng của Việt Nam.Hà Nội là thủ đô lâu đời 
và tháng 10 năm 2010 sẽ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. 

2.1.2. Vị trí của du lịch trong chiến lược phát triển KTXH 
của Hà Nội. 

Xác định vị trí quan trọng của ngành Du lịch đối với sự phát 
triển kinh tế - x! hội của Thủ đô và để khai thác hợp lý các tiềm năng 
du lịch phong phú, Hà Nội ®! coi phát triển du lịch là một trong 
những thế mạnh chủ yếu trong chiến lược phát triển kinh tế của Thủ 
đô. Vì vậy, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nội ®! được xây 
dựng và điều chỉnh phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-x! hội 
chung của Thủ đô.  
 Trong quy hoạch đã đưa ra những các dự báo, phương án phát 
triển du lịch trong 20 năm tiếp theo và xây dựng định hướng, xu thế 
phát triển một cách đồng bộ, mặt khác, cũng đưa ra những giải pháp 
phù hợp trong từng thời kỳ, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh 
tế - x! hội Thủ đô trong tương lai. 

Thủ đô đã đạt những kết quả rất đáng ghi nhận: Tốc độ tăng 
trưởng GDP quý 1/2009 đạt 10,7%, là mức tăng cao nhất trong 6 năm 
gần đây. Tính chung, trong 4 tháng đầu năm 2009, giá trị sản xuất 
công nghiệp tăng 15,2%, mức huy động vốn xã hội đạt 12 ngàn tỷ 
đồng, tăng 15%, trong đó vốn đầu tư nước ngoài đạt 650 triệu USD, 
tăng hơn 2 lần; tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tăng 28%; kim 
ngạch xuất khẩu đạt 1,7 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. 
Đặc biệt, việc huy động nội lực của Thủ đô phát triển mạnh từ nhiều 
thành phần với việc ra đời, đi vào hoạt động của hơn 3.600 DN mới 
với tổng vốn đăng ký hơn 37 ngàn tỷ đồng, tăng 80%. Thu ngân sách 
đạt 25.800 tỷ đồng, tăng 64,6%.  
 

2.2. Tiềm năng du lịch của Hà Nội 
2.2.1. Vị trí địa lý 
Hà Nội nằm hai bên bờ sông Hồng, giữa vùng đồng bằng Bắc 

Bộ trù phú. Với vị trí và địa thế đẹp, thuận lợi, Hà Nội là trung tâm 
chính trị, kinh tế, văn hoá và khoa học lớn, đầu mối giao thông quan 
trọng của Việt Nam. Vĩ độ bắc: 20053' đến 21023'. Kinh độ đông: 
105044' đến 106002'.  Giáp với các tỉnh: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc ở 
phía Bắc; Hà Nam và Hoà Bình ở phía Nam; Bắc Ninh, Bắc Giang, 
Hưng Yên ở phía Đông; Hoà Bình và Phú Thọ ở phía Tây. Thiên 
nhiên và lịch sử đã mang lại cho Hà Nội nguồn tài nguyên du lịch 
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quý giá để có thể tạo ra các sản phẩm du lịch vừa độc đáo, vừa đa 
dạng và hấp dẫn. 

2.2.2. Đặc điểm địa hình 
Hà Nội nằm ở trung tâm vùng đồng bằng Bắc Bộ. Địa hình cơ 

bản là đồng bằng. Trừ huyện Ba Vì có địa hình đồi núi, các huyện 
Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, thành phố 
Sơn Tây và một phần huyện Đông Anh có địa hình gò đồi.  

Ngoài các sông lớn như sông Hồng (đoạn đi qua Hà Nội gọi là 
Nhĩ Hà), sông Đà, sông Tích, sông Đáy còn có các sông nhỏ như 
sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét, sông Nhuệ, v.v...  

Địa hình đồi núi chỉ chiếm một phần nhỏ phía Tây Bắc với 
đỉnh Ba Vì cao nhất l296m, phía Tây Nam là các đồi đá vôi thấp giáp 
với đường 21A và huyện Mỹ Đức có hai dãy núi Hương Sơn và 
Lương Ngãi dạng đại hình Kast với hệ thống hồ, phễu, máng, trũng, 
tạo nên những khối núi đá vôi riêng biệt dáng tháp và tháp cui, cùng 
với những hang dõng rất có giá là đối với du lịch như động Hương 
Tích, động Hinh Bồng. động Tuyết Sơn …với cấu tạo địa hình như 
trên thì vùng đồng bằng là những cảnh quan quen thuộc gần gũi với 
mọi người đó là những làng quê trù phú ẩn mình trong những luỹ tre 
xanh mang nét đặc trưng riêng biệt của miền Bắc kết hợp với các dãy 
núi có hang động đẹp (hang Cắc Cớ…) rất hấp dẫn khách du lịch. 

2.2.3. Khí hậu 
       Khí hậu Hà Nội là khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, mùa hè nóng, 
mưa nhiều và mùa đông lạnh, mưa ít. 
       Nằm trong vùng nhiệt đới, Hà Nội quanh năm tiếp nhận được 
lượng bức xạ mặt trời  dồi dào và có nhiệt độ cao. Do chịu ảnh hưởng 
của biển, Hà Nội có độ ẩm và lượng mưa khá lớn. 
• Nhiệt độ thấp nhất là 2,70C (tháng 1/1955).  
• Nhiệt độ cao nhất: 42,80C(tháng 5/1926). 
Khách du lịch có thể tới thăm Hà Nội quanh năm. Tuy nhiên, mùa 
xuân, mùa thu và mùa đông rất thích hợp với du khách ở những vùng 
hàn đới. 

2.2.4. Cây xanh 
          Một trong nhiều lý do để du khách yêu mến các thành phố của 
Việt Nam, đặc biệt ở Hà Nội là những tán lá xanh mướt, những con 
đường rợp bóng cây. Còn vào mùa hè, cây cối ở đây khoác lên mình 
một tấm áo rực rỡ sắc màu.  

2.2.5. Dân cư 



 9

Dân số của Hà Nội có 6.1 triệu người. Dân cư Hà Nội phân bố 
không đều giữa các lãnh thổ hành chính và giữa các vùng sinh thái. 
Mật độ dân số trung bình của Hà Nội là 2881 người/km2 . Mật độ này 
cao gấp gần 12 lần so với mức trung bình của cả nước, gần gấp đôi 
mật độ dân số của vùng đồng bằng sông Hồng và là thành phố có mật 
độ cao nhất cả nước.     

 

 
2.2.6. Kinh tế 
3 tháng đầu năm 2009, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 

thành phố ước đạt 3,1%. Đây là con số tăng trưởng thấp nhất từ trước 
đến nay. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, tăng nhưng không cao, 
kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,5 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ 
năm ngoái. Du lịch và sản xuất nông nghiệp bị suy giảm mạnh nhất; 
trong đó, nông nghiệp giảm 18,4% so với năm 2008.  

2.2.7. Văn hóa 
   Tất cả các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản cấp quốc gia 
đều đóng tại Hà Nội. Tin tức của mọi vùng lãnh thổ trên đất nước 
cũng được phát ra từ đây trên sóng phát thanh và truyền hình. Hàng 
trăm tờ báo và tạp chí, hàng chục đầu sách mới của gần 40 nhà xuất 
bản trung ương phát hành khắp nơi, ra cả nước ngoài, làm phong phú 
đời sống văn hóa của nhân dân và giới thiệu hình ảnh Việt Nam với 
bạn bè thế giới. 

Đi trên đường phố thủ đô, ta thường bắt gặp các khuôn mặt 
quen thuộc của nhiều văn nghệ sĩ và nhà khoa học danh tiếng. Trụ sở 
trung ương các hội văn học - nghệ thuật, các hội khoa học - kỹ thuật, 
các xưởng phim, nhà hát quốc gia của các bộ môn nghệ thuật đều 
đóng ở thủ đô. 

Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về 
xây dựng nếp sống văn minh và gia đình văn hóa mới. 

Di tích lịch sử văn hóa: Quảng trường Ba Đình, Lăng Hồ Chí 
Minh, Chùa Một Cột, Phủ Tây Hồ, Khu di tích - thắng cảnh Hương 
Sơn, Chùa Thầy, Chùa Tây Phương, Chùa Đậu, Chùa Mía  

Lễ hội truyền thống: Lễ hội Phù Đổng. Lễ hội Đống Đa, Lễ hội 
Đến Cổ Loa, Lễ hội chùa hương: Lễ hội chùa Thầy, Hội đền Và, Hội 
chùa Đậu, Hội đền Hát Môn .  

Các ngành nghề thủ công 
Hà Nội được coi là quê hương của những làng nghề thủ công 

truyền thống, là đất trăm nghề. Thăng Long với 13 trại, 61 phường 



 10

thời Lý-Trần, 36 phố phường thời Lê-Nguyễn là nơi tụ hội các 
làng nghề từ khắp mọi miền đất nước đổ về.  

 
2.3. Thực trạng hoạt động du lịch của Hà Nội 
2.3.1.Khái quát kết quả kinh doanh của ngành Du lịch Hà 

Nội  
Năm 2007, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng gấp 5,17 lần so 

với năm 1998 và tăng xấp xỉ 4,2 lần so với năm 2003. Doanh thu xã 
hội và xuất khẩu tại chỗ từ du lịch đã tăng lên tương ứng với sự tăng 
trưởng của lượng khách. Du lịch Hà Nội phát triển đã góp phần tạo 
thêm nhiều việc làm cho cả lao động phổ thông cũng như lao động có 
trình độ cao, thu hút hàng vạn lao động trực tiếp và hàng trăm ngàn 
lao động gián tiếp từ các dịch vụ khác. 

Bảng 2.2. L−îng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội và Việt 
Nam thời kỳ 2003 – 2007  

 

 Hà Nội là trung tâm thu hút khách du lịch quốc tế lớn thứ hai 
của cả nước, chỉ đứng sau thành phố Hồ Chí Minh. Thị phần khách 
quốc tế của Hà Nội ngày càng lớn, từ chỗ chiếm 20% của cả nước 
giai đoạn 1998-2000, đã tăng lên trên 30% giai đoạn 2003-2007 và 
luôn chiếm xấp xỉ 1/3 của cả nước. 

 
2.3.2. Kết cấu hạ tầng phục vụ cho du lịch 
2.3.2.1. Về giao thông 
2.3.2.2. Cấp nước, thông tin, chiếu sáng đô thị 
2.3.3. Thị trường khách du lịch 
2.3.3.1.Thị trường khách du lịch quốc tế 
Giai đoạn 2003-2007, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội từ 

hơn 162 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt mức tăng trưởng bình quân 
16,5%/năm. Năm 2007, khách quốc tế tăng 3 lần, khách nội địa tăng 
5,2 lần so với năm 1998. 

Chỉ 
tiêu 

Đơn 
vị 

2003 2004 2005 2006 2007 

Hà Nội Lượt 850.000 950.000 1.109.635 1.110.000 1.300.000 

Việt 
Nam 

nt 2.428.735 2.927.876 3.467.757 3.600.000 4.200.000 

Tỷ lệ 
HN/VN  

% 35,0 32,4 32,0 30,8 31,0 
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Bảng 2.3. Lượng khách của các thị trường hàng đầu đến Hà 
Nội 

    Đơn vị tính: Lượt khách 

ST
T 

Tên 
Nước 

2003 2004 2005 2006 2007 

Luîng 
khách 

% so 
với năm 

trước 

% so 
với năm 

trước 

% so 
với năm 

trước 

Luîng 
khách 

% so 
với 

năm 
trước 

I 
Tổng 
số 

850.000 111,2   116,8 100,3  
1.300.0

00 
 117,2 

1 
Trung 
Quốc 

257.477 95,8 71,7 79,1 188.964 135,0 

2 Nhật 71.570 116,8 128,4 97,2 111.006 106,4 

3 Pháp 70.574 95,3 140,3 90,0 118.623 139,6 

4 Anh 31.421 114,9 126,0 101,2 54.874 119,2 

5 óc 35.637 144,5 144,4 97,3 104.520 144,5 

6 
Hàn 
Quốc 28.948 212,7 232,7 100,4 111.797 77,7 

7 Mỹ 36.678 135,4 131,7 95,5 87.750 140,5 

8 Đức 26.272 113,9 132,7 109,3 55.354 127,5 

9 
Đài 
loan 23.240 123,3 111,0 82,2 40.582 155,3 

10 
Thái 
Lan 16.292 105,0 106,8 218,1 59.141 148,4 

Cộng 598.109 112,4 118,6 95,8  932.611 122,2 

11 
Malaix
ia 13.711 88,7 154,0 146,8 54.750 199,3 

12 
Singap
or 12.156 115,7 140,6 121,7 35.056 145,7 

13 
Hà 
Lan 11.896 104,8 119,2 114,7 22.298 130,8 

14 
Canad
a 11.657 134,9 125,9 104,0 28.760 139,7 

15 

Tây 
Ban 
Nha 

5.677 175,1 224,9 93,3 24.126 115,6 

(Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội) 
2.3.3.2 Khách du lịch nội địa 
Thủ đô Hà Nội là một trong những trung tâm du lịch đón 

nhiều khách du lịch nội địa với lượng khách trung bình chiếm trên 
25% tổng lượng khách du lịch hàng năm của cả nước, khoảng xấp xỉ 
50% tổng lượng khách khu vực phía Bắc. 
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Trong nhiều năm gần đây, với lợi thế là Thủ đô, thị trường 
khách nội địa cũng tăng trung bình 15%/năm, Tốc độ tăng trưởng 
khách nội địa tương đối ổn định. Nếu năm 2003 mới chỉ đón 3 triệu 
lượt, thì đến năm 2007, Hà Nội đã đón 5,4 triệu lượt tăng gần gấp 2 
lần tương đương với khoảng 30% tổng số lượt khách du lịch nội địa 
của cả nước. 

 
 
2.3.4. Doanh thu, thu nhập từ du lịch 
Doanh thu từ du lịch là tất cả các khoản thu do khách du lịch 

chi trả trên địa bàn trong chuyến du lịch. Mức chi tiêu bình quân của 
khách quyết định đến chỉ số doanh thu du lịch. Doanh thu x! héi tõ 
du lịch tăng đáng kể, trung bình đạt trên 16,6%/năm: năm 2003 đạt 
4.600 tỷ đồng, năm 2007 là 19.160 tỷ, tăng gấp 4,2 lần. 

Cơ cấu chi tiêu hiện nay của du khách chưa cân đối, chi tiêu 
cho dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ ăn uống chiếm tỉ trọng cao nhất 
so với các dịch vụ du lịch khác: khách tập trung cho chi lưu trú 66%; 
ăn uống 15%; mua sắm thương mại đạt 1%; đi lại 7% còn lại chi cho 
các dịch vụ khác là 11%. Như vậy, 2/3 khoản chi của du khách là cho 
ngành du lịch (lưu trú), ngành thương mại chiếm 1% (mua sắm). 

 
2.3.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch 
2.3.5.1.C¸c cơ sở lưu trú 
Tính đến hết năm 2007, toàn Thành phố có 543 cơ sở lưu trú 

với  13.392 phòng đạt tiêu chuẩn và các hạng sao theo quy định, gồm 
có 183 khách sạn đã được xếp hạng từ 3 sao trở lên với 8.674 phòng 
(8 khách sạn 5 sao, 6 khách sạn 4 sao, 20 khách sạn 3 sao), chiếm tỷ 
lệ 38% tổng cơ sở lưu trú và 65% tổng số phòng. Số lượng phòng của 
Hà Nội chiếm xấp xỉ 10%  so với cả nước, trên 50% so với 12 tỉnh 
lân cận. 

Bảng 2.4. Số lượng cơ sở lưu trú trên địa bàn Thành phố Hà 
Nội 

ST
T 

Chỉ tiêu 

Năm 2003 Năm 2005 Năm 2007 

Số 
lượng 
CSLT 

Số 
phòng 

Số 
lượng 
CSLT 

Số 
phòng 

Số lượng 
CSLT 

Số 
phòng 

* Tổng số 360 10.773 427 
12.42

5 
543 13.392 

* Trong đó:       
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1  Khách sạn 5 sao 7 3.062 8 2.344 8 2.457 

2  Khách sạn 4 sao 5 817 5 840 6 1.080 

3  Khách sạn 3 sao 22 1.542 22 1.956 20 1.697 

4  Khách sạn 2 sao 55 1.597 81 2.547 83 2.412 

5  Khách sạn 1 sao 34 677 53 922 57 925 

6 
 Khách sạn đạt 
tiêu chuẩn tối 
thiểu 

5 51 10 113 9 1.0 

2.3.5.2. Cơ sở dịch vụ ăn uống, ẩm thực 
Bên cạnh các tiện nghi ăn uống phong phú như các nhà hàng 

ăn Âu, Á, caffe, bar và các cơ sở dịch vụ khác được xây dựng riêng, 
các tiện nghi dịch vụ ăn uống, phục vụ đám cưới, hội nghị trong 
khách sạn phát triển nhanh phong phú và đa dạng. Các đối tượng du 
khách đến từ các quốc gia trên thế giới, các địa phương trong cả nước 
với thị hiếu và khẩu vị ăn khác nhau đều được phục vụ với nhiều loại 
sản phẩm ẩm thực dân tộc và quốc tế.  

2.3.5.3. Cơ sở dịch vụ mua sắm, hàng lưu niệm và dịch vụ 
liên quan 

Hà Nội có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển hoạt động 
dịch vụ mua sắm với hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị 
đang hình thành; một số đường phố thuộc khu phố cổ Hà Nội được 
cải tạo, nâng cấp thành các tuyến đi bộ, mua sắm, chợ đêm ... đang là 
những điểm đến hấp dẫn, tăng thêm tính phong phú, đa dạng cho du 
lịch Thủ đô. 

2.3.5.4. Cơ sở dịch vụ vui chơi, giải trí, văn hoá, thể thao 
 a. Về giải trí văn hoá:  

b. Về thể thao:  
c. Cơ sở vui chơi giải trí:  
d. Công viên cây xanh giải trí:  
2.3.6. Tuyến, điểm, sản phẩm du lịch 
Tuyến, điểm, sản phẩm du lịch tại khu vực nội thành 

  Tuyến, điểm, sản phẩm du lịch tại khu vực ngoại thành và 
các tỉnh lân cận. 

2.3.7. Các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh 
trong lĩnh vực du lịch 
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Tính đến hết năm 2007, tại Hà Nội có trên 4.320 doanh 
nghiệp đăng ký tham gia kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, tuy 
nhiên, trong thực tế, mới chỉ có trên 400 doanh nghiệp kinh doanh lữ 
hành nội địa, 277 doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh lữ hành 
quốc tế (đứng thứ hai toàn quốc, chiếm trên 30% tổng số doanh 
nghiệp lữ hành quốc tế của cả nước), 543 cơ sở lưu trú và gần 100 
doanh nghiệp và hộ cá thể kinh doanh vận chuyển khách du lịch. 

Các h!ng lữ hành ở Hà Nội phát triển nhanh về số lượng, có 
quan hệ chặt chẽ với các đối tác nước ngoài trên khắp thế giới và dần 
khẳng định được về uy tín, chất lượng phục vụ với du khách quốc tế. 
Việc khai thác luồng khách được thực hiện qua nhiều hình thức: qua 
mạng, website, qua các h!ng gửi khách nước ngoài… Hàng năm (kể 
từ năm 1999 đến nay), Hà Nội thường có 2-3 doanh nghiệp đạt danh 
hiệu Topten doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Việt Nam. 

Bảng 2.5.   Số lượng doanh nghiệp lữ hành và vận chuyển khách du 
lịch 

Loại DN 2003 2004 2005 2006 2007 
Tổng số DN đăng ký 776 1.130 2.276 4.000 4.320 
Trong đó:      
- DN lữ hành quốc tế 61 84 115 136 277 
- DN lữ hành nội địa và 
dịch vụ du lịch khác 

678 998 2.092 3.789 3.943 

- DN vận chuyển khách 
du lịch 

37 48 69 75 100 

2.3.8. Nguồn nhân lực du lịch 
Lao động ngành du lịch thời gian qua được tăng nhanh về số 

lượng và tương đối đảm bảo về mặt chất lượng. Số lượng lao động đạt 
đạt xấp xỉ dự báo của quy hoạch: năm 2003, Hà Nội có trên 20 ngàn 
lao động, trong đó có 11,7 ngàn lao động trực tiếp; năm 2005 có xấp 
xỉ 30 ngàn lao động, trong đó có khoảng hơn 21 ngàn lao động trực 
tiếp, năm 2007 có tới 40 ngàn lao động (tăng gấp 2,2 lần so với năm 
2003). 

Bảng 2.6. Thống kê số lượng lao động của ngành Du lịch Hà 
Nội 

Đơn vị tính : Người 

Chỉ tiêu 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Tổng số lao động  18.000 20.000 222000 30.000 
  

 35.000 
40.000 

 
2.4. Đánh Giá chung 
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2.4.1. Một số kết quả đạt được trong hoạt động phát triển 
du lịch 
Khắc họa hình ảnh về điểm đến nhiều hứa hẹn, cải tạo hiểu 

biết về một đất nước, một Thủ đô:  
Tăng cường thu thu hút ngoại tệ, xuất khẩu tại chỗ:  
Góp phần phát huy các giá trị văn hóa:  
Góp phần bảo toàn tài nguyên vốn có:  
Phát triển du lịch gắn liền với giải quyết việc làm, xóa đói 

giảm nghèo:  
2.4.2. Hạn chế 
 Nhận thức x; hội về kinh tế du lịch chưa đầy đủ, thuận lợi 

 Hệ thống chính sách chưa hoàn thiện và bắt kịp với sự phát 
triển của hoạt động du lịch 

Sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa có sức hấp dẫn, thu hút 
du khách. 

 

CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN 

DU LỊCH HÀ NỘI 

3.1. Những xu thế phát triển và một số dự báo chủ yếu của 
du lịch thế giới và khu vực.  

3.1.1. Xu thế phát triển của du lịch thế giới. 
Một là Du lịch sẽ trở thành một nhu cầu phổ biến và cần thiết 
Hai là, hầu hết các quốc gia trên thế giới chú trọng phát triển 

du lịch 
Ba là,  xu thế CNH và HĐH du lịch  
Bốn là, khu vực hoá, quốc tế hoá.  
Năm là, xu thế hạn chế tính thời vụ trong du lịch .  
Sáu là, sự thay đối hướng đi thành phần cơ cấu của luồng 

khách du lịch 
 
3.1.2. Một số dự báo thị trường du lịch thế giới và khu vực 

ASEAN 
3.1.2.1. Dự báo về thị trường du lịch thế giới 
Khối lượng cầu du lịch tăng nhanh:  
Cung du lịch phát triển mạnh với xu thế liên kết trong cạnh 

tranh nhu cầu Cung du lịch đạt tới mức độ thừa.  
3.1.2.2. Một số dự báo thị trường du lịch khu vực ASEAN và 

những tác động của nó đến du lịch Việt Nam. 
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Một là: ASEAN sẽ là khu vực được coi là hấp dẫn và có tốc độ 
tăng trưởng cầu du lịch vào hàng nhất thế giới. 

Hai là:  Kinh doanh du lịch vẫn được coi là hướng phát triển 
chủ đạo trong chiến lược phát triển kinh tế của các quốc gia khu vực 
ASEAN. Cung về du lịch trong các nước khu vực sẽ có sự tiếp tục 
tăng trưởng nhanh vào những năm tới. 

Ba là: hợp tác du lịch trong khu vực ASEAN đã và sẽ mở ra 
nhiều cơ hội để biến khu vực này thành điểm du lịch thống nhất, hấp 
dẫn và độc đáo. 

 
3.2. Dự báo phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2020 
3.2.1. Định hướng phát triển du lịch Hà Nội đến 2020 
Để thực hiện các mục tiêu chiến lược nêu trên, du lịch Hà Nội 

cần : 
- Tăng dần tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch Hà Nội vào 

tổng thu nhập nội địa của Thành phố.  
- Góp phần nâng cao vị trí của đất nước, của Hà Nội trên 

trường quốc tế. Giới thiệu với thế giới về truyền thống văn hoá, đất 
nước và con người Việt Nam. 

- Lưu giữ những giá trị vốn có của nền văn hoá Việt Nam, 
nâng cao và làm lan toả không ngừng để giao lưu rộng rãi với các nền 
văn hoá trên thế giới. 

- Tạo điều kiện cho các ngành văn hoá, dịch vụ phát triển, thu 
hút thêm lao động, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. 

- Góp phần kiến tạo môi trường sinh thái, môi trường sống 
trong lành, phục hồi sức khoẻ nhân dân. 

- Đa dạng hoá các sản phẩm du lịch 
- Xây dựng các loại hình du lịch chuyên đề như: nghiên cứu 

các di tích lịch sử kiến trúc qua các thời đại; tham quan phố cổ, làng 
nghề, làng cổ ; nghỉ dưỡng kết hợp với các hoạt động thể thao… 

- Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, các 
cơ sở vui chơi giải trí, tạo dựng các sản phẩm du lịch mới. 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch 
- Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ du lịch 
- Hội nhập khu vực và thế giới hiện đang trở thành một xu thế 

phát triển tất yếu khách quan và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Việt 
Nam là một quốc gia độc lập những cũng không thể tách khỏi xu 
hướng phát triển này, đặc biệt là trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc 
tế. 
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3.2.2. Mục tiêu chiến lược phát triển du lịch Hà Nội đến năm 

2020 
Một là, sự cần thiết phải thúc đẩy du lịch Hà Nội trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn  
Hai là, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trên cơ sở 

khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn 
hoá, lịch sử, đáp ứng nhu cầu du lịch trong nước và phát triển nhanh 
du lịch quốc tế, sớm đạt trình độ phát triển của khu vực. 

Ba là, xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, hình thành các khu 
du lịch trọng điểm, đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các nước. 

 
3.2.3. Một số chỉ tiêu phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2020 
3.2.3.1. Lượng khách 
Từ nay đến năm 2010 Hà Nội sẽ có nhiều chương trình để 

chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, đây sẽ là điều kiện để thu 
hút khách du lịch trong và ngoài nước. 

Trên cơ sở phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến du lịch, Thành 
phố đã xây dựng ba phương án (xem bảng 3.1). Dự kiến tốc độ tăng 
trưởng lượng khách từ nay đến năm 2020 khoảng 20%, trong đó thời 
kỳ 2009-2010 tăng khoảng 12-15%. Như vậy, theo phương án 2 dự 
án đến năm 2010 Hà Nội sẽ đón khoảng trên một triệu rưỡi lượt 
khách quốc tế, ngày lưu trú bình quân là 4,15 ngày. Đến năm 2020, 
các con số này đã là 4 triệu và 4,65 

3.2.3.2.  Doanh thu từ du lịch 
Hiện nay mỗi du khách tại Hà Nội chi tiêu bình quân là 

100USD/ngày và khách nội địa là 200.000đồng/ngày. Trong những 
năm tới khi sản phẩm du lịch được đa dạng hoá, chất lượng được 
nâng cao thì mức độ chi tiêu của du khách cũng dần được nâng lên. 
Dự kiến đến năm 2010, mỗi du khách quốc tế sẽ chi tiêu khoảng 
130USD/ngày và du khách nội địa là 400.000đồng/ngày (có tính đến 
tỷ lệ lạm phát). Các chỉ tiêu cho năm 2020 sẽ là 200USD và 
800.000đồng. 

Bảng 3.1. Dự báo số lượng khách đến 2010 và tầm nhìn 2020 
Phương án Khách Chỉ tiêu 2010 2015 2020 
Phương án 
1 

Quốc tế Số lượng khách 
(ngàn) 

1.375 2.300 4.000 

Ngày lưu trú bình 
quân 

3.87 4.00 4.50 

Tổng ngày khách 5.321 9.200 18.000 
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(ngàn) 
Nội địa Số lượng khách 

(ngàn) 
5.022 7.000 9.000 

Ngày lưu trú bình 
quân 

2.5 2.4 3.1 

Tổng ngày khách 
(ngàn) 

12.304 16.800 27.900 

Phương án 
2 

Quốc tế Số lượng khách 
(ngàn) 

1.562 2.500 4.000 

Ngày lưu trú bình 
quân 

4.15 4.45 4.65 

Tổng ngày khách 
(ngàn) 

6.482 11.125 18.600 

Nội địa Số lượng khách 
(ngàn) 

6.124 7.500 11.000 

Ngày lưu trú bình 
quân 

2.70 3.10 3.50 

Tổng ngày khách 
(ngàn) 

16.535 23.250 38.500 

Phương án 
3 

Quốc tế Số lượng khách 
(ngàn) 

1.796 2.700 4.500 

Ngày lưu trú bình 
quân 

4.25 4.50 4.70 

Tổng ngày khách 
(ngàn) 

7.633 12.150 21.150 

Nội địa Số lượng khách 
(ngàn) 

7.226 8.000 12.000 

Ngày lưu trú bình 
quân 

3.10 3.30 3.60 

Tổng ngày khách 
(ngàn) 

22.401 26.400 43.200 

 
Bảng 3.2. Dự báo doanh thu từ du lịch 

Đơn vị tính : triệu USD 
Năm 2010 2015 2020 

Doanh thu từ du lịch quốc 
tế 

691,0 1.668 3.500 

Doanh thu từ du lịch nội 
địa 

278,1 871 1.812 

Tổng doanh thu 869,1 2.539 5.312 
Dự kiến mức độ chi tiêu của du khách: theo tính toán của cơ 

quan quản lý nhà nước về du lịch của Hà Nội thì hiện nay khách du 
lịch đến Hà Nội dành phần lớn chi tiêu của mình cho lưu trú. Việc 
chuyển dịch cơ cấu chi tiêu của khách là một yêu cầu quan trọng 
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trong kinh doanh du lịch. Muốn tăng nguồn thu thì phải bổ sung và 
đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, hướng chi tiêu của du khách vào 
các dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ bổ sung khác. 

3.2.3.3. Nhu cầu khách sạn. 
Bảng 3.3. Dự báo về số phòng khách sạn cần có 2010-2020 

Năm 2010 2015 2020 
Nhu cầu cho khách sạn tiêu 
chuẩn quốc tế 

9.800 14.000 19.000 

Nhu cầu cho khách sạn bình 
dân 

12.400 14.000 13.000 

Tổng cộng 22.200 28.000 32.000 
3.2.3.4. Nhu cầu lao động 

Bảng 3.4. Nhu cầu lao động trong ngành du lịch 2010-2020 
(Đơn vị tính: ngàn người) 

Năm 2010 2015 2020 
Lao động trực tiếp 63,5 98,5 163,9 
Lao động gián tiếp 139,8 216,7 360,6 
Tổng cộng 203,2 315,2 624,5 
 

3.2.3.5. Nhu cầu về các khu vui chơi, giải trí  
Hà Nội vẫn thiếu các khu vui chơi giải trí, vì vậy việc xây 

dựng các khu vui chơi giải trí này là vô cùng quan trọng. Những năm 
2010-2015 nhu cầu vui chơi giải trí của người dân ngày càng cao nên 
cần tăng mạnh việc xây dựng các khu vui chơi giải trí mới. Đối với 
hoạt động du lịch, các khu vui chơi giải trí chính là một phương thức 
kéo dài thêm thời gian lưu trú của khách, đồng thời tăng thêm mức 
chi tiêu của khách du lịch. 

 
3.3. Một số giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu phát triển 

du lịch Hà Nội đến năm 2020 . 
3.3.1. Giải pháp về phía cơ quan quản lý nhà nước 
Giải pháp thứ nhất: Hà Nội cần có quy hoạch phát triển 

đồng bộ các ngành dịch vụ, thương mại, đặc biệt các ngành sản 
xuất vật chất phụ trợ cho du lịch Thủ đô. 

Cơ quan quản lý nhà nước cấp thành phố cần có phương thức 
điều hành mềm dẻo để phối hợp hoạt động giữa du lịch với các ngành 
khác trên địa bàn. Có thể thực hiện trên các nội dung sau: 
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Thứ nhất, củng cố các làng nghề truyền thống 
Thứ hai, phát triển vành đai rau sạch, thực phẩm sạch quanh 

Hà Nội.  
Giải pháp thứ hai:  Có chính sách khuyến khích đầu tư 

vào ngành du lịch một cách hợp lý, đảm bảo phát triển bền vững. 
Thứ nhất, cần có một chiến lược phát triển bền vững. 
Thứ hai, xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 

Thành phố (đặc biệt là trong điều kiện Hà Nội mở rộng như hiện 
nay),  

Thứ ba, thực hiện tư vấn cho doanh nghiệp 
  Thứ tư, có cơ chế thu hút đầu tư hợp lý  

Giải pháp thứ ba: Có chính sách cụ thể về bảo vệ, tôn tạo 
các điểm du lịch, cảnh quan, môi trường, quản lý dịch tễ, các vấn 
đề xã hội. 

Một số vấn đề cần triển khai cụ thể:  
a- Bảo vệ, tôn tạo tài nguyên môi trường du lịch    
b- Đối với các tài nguyên thiên nhiên  
Giải pháp thứ tư:  Có chính sách phát triển nguồn nhân 

lực hợp lý cho ngành du lịch 
Thứ nhất, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành du lịch 

ở các trường du lịch,  
Thứ hai, chuyển đào tạo đại trà sang đào tạo theo đơn đặt 

hàng của doanh nghiệp.  
Thứ ba, đổi mới quan niệm về bằng cấp.  
Giải pháp thứ năm:  Cần có chính sách thuế riêng đối với 

từng giai đoạn khai thác hoạt động kinh doanh du lịch. 
Nội dung giải pháp này gồm các vấn đề sau: 
Thứ nhất, có chính sách miễn, giảm thuế trong một vài năm 

đầu cho những doanh nghiệp mới khởi nghiệp và áp thuế cao trong 
các giai đoạn sau. 

Thứ hai, đối với các dự án phát triển du lịch, nhất là du lịch 
sinh thái và đặc biệt là ở những vùng đất còn hoang sơ, nơi có cơ sở 
hạ tầng còn chưa phát triển, Nhà nước cần có những chính sách thuế 
hỗ trợ cụ thể và thiết thực cho từng dự án đầu tư hạ tầng, dự án phát 
triển sản phẩm du lịch. 

 
3.3.2. Giải pháp về phía doanh nghiệp du lịch của Hà Nội. 
Các doanh nghiệp phải xác định được quy mô và mô hình 

phát triển phù hợp. 
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Các doanh nghiệp du lịch Hà Nội nên chú trọng phát triển theo 
các định hướng cơ bản sau: 

Thứ nhất chú trọng phát triển các doanh nghiệp theo quy mô 
vừa và nhỏ.  

Thứ hai, tại các khu vực du lịch chưa phát triển hoặc các khu 
du lịch thời vụ nên lựa chọn phát triển theo mô hình đa dạng hoá hoạt 
động.  

Thứ ba, đồng thời bên cạnh mô hình phát triển đa dạng hoá 
hoạt động thì phát triển doanh nghiệp theo hướng chuyên doanh hoá 
mặt hàng nhằm thoả mãn một loại nhu cầu cho nhiều đoạn thị trường 
mục tiêu  

Thứ tư, đối với những doanh nghiệp có quy mô nhỏ, tiềm lực 
yếu nên hướng vào phát triển theo mô hình thị trường mục tiêu để 
hướng vào một tập khách hàng cụ thể.  

Đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả tiến trình cổ phần hoá và 
chuyển các nhà khách, nhà nghỉ sang kinh doanh theo cơ chế doanh 
nghiệp du lịch 

V ề đội ngũ lao động và bộ máy tổ chức. 
Coi trọng và đầu tư thích đáng cho tổ chức và hoạt động 

marketmg. 
Tăng cường quản lý đầu tư  và tổ chức cho quá trình kinh 

doanh 
 
3.3.3. Đề xuất và kiến nghị 

3.3.3.1. Các đề xuất, kiến nghị đối với Nhà nước 
Một là, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy 

phạm pháp 
luật về du lịch, ban hành các chính sách, văn bản pháp quy kịp thời, 
tránh chồng chéo; Cần có luật bảo vệ người tiêu dùng, luật cạnh tranh 
và chống độc quyền, cải tiến thủ tục xuất nhập cảnh thuận tiện hơn 
nữa. 

Hai là,  có chính sách đầu tư thoả đáng cho phát triển du lịch, 
cụ thể là chính sách đầu tư hạ tầng du lịch, đầu tư phát triển các khu 
du lịch, các điểm tham quan du lịch. Cho ngành du lịch được hưởng 
những ưu tiên cho phát triển như các ngành sản xuất như cho vay với 
l!i suất ưu đ!i, giảm giá cho các dịch vụ bưu chính, điện nước, hàng 
không..., áp dụng chính sách một giá. Có chính sách ưu đ!i cho doanh 
nghiệp du lịch (cơ chế, chính sách thuế và qui chế để phát triển các 
sản phẩm du lịch đặc thù). Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội 
nhập. Xem xét lại thuế VAT chưa hợp lý với kinh doanh lữ hành (hiện 
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nay là 10% thuế dịch vụ +5% thuế vận chuyển), vận chuyển khách du 
lịch (xe nhập vào hiện nay phải chịu thuế nhập khẩu (100%) và thuế 
tiêu thụ đặc biệt (45%) quá cao làm cho giá dịch vụ cao gây khó khăn 
cho doanh nghiệp triển khai việc trả nợ Đông Âu và Nga bằng các 
dịch vụ du lịch. Giảm thuế thu nhập đối với người Việt Nam để kích 
cầu du lịch nội địa. Có các chính sách khuyến khích hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp nhỏ và trẻ.  Đặt ra các chế tài xử lý những trường hợp vi 
phạm quy định bảo tồn di tích, danh lam thắng cảnh, các điểm du 
lịch, vui chơi giải trí. 

3.3.3.2. Các đề xuất, kiến nghị đối với Tổng cục Du lịch 
- Tăng cường hoạt động của Cục xúc tiến du lịch để quảng bá 

du lịch Việt Nam ra nước ngoài trong đó có các hoạt động xúc tiến 
của du lịch Hà Nội. Kết hợp với các đại sứ quán để lập các văn phòng 
đại diện du lịch ở một số thị trường nước ngoài trọng điểm nhằm thu  
hút khách. 

- Đầu tư kinh phí thỏa đáng và hỗ trợ kinh phí cho Hà Nội để 
tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch. 

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu thị trường du lịch 
thế giới, cung cấp thông tin cho các địa phương và doanh nghiệp. 

 - Ban hành và hoàn thiện các văn bản quản lý Nhà nước về du 
lịch, hướng dẫn các địa phương, các doanh nghiệp thực hiện. 

- Tăng cường kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du 
lịch của các cơ sở lưu trú cũng như công ty lữ hành, đặc biệt là đội 
ngũ hướng dẫn viên. 

- Hỗ trợ các địa phương, đặc biệt là Hà Nội trong việc đào tạo 
nguồn nhân lực du lịch (hướng dẫn chương trình, nội dung). Bộ Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch, nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ về 
việc thành lập Học viện Du lịch; xây dựng chương trình nội dung đào 
tạo thống nhất về lĩnh vực du lịch tại các trường Đại học, Cao đẳng, 
dạy nghề; tổ chức đào tạo lại và đào tạo mới lực lượng lao động có 
kỹ năng nghiệp vụ du lịch theo hướng phù hợp với Hội nhập kinh tế 
quèc tÕ. 

- Cần xúc tiến thành lập các Tổng công ty du lịch với qui mô 
lớn, không nên để các công ty, doanh nghiệp nhỏ lẻ, manh mún như 
hiện nay, tích cực triển khai cổ phần hóa các doanh nghiệp trực thuộc 
làm động cơ để tăng cường thu hút khách, nâng cao chất lượng, giảm 
chi phí, tăng hiệu quả. 

3.3.3.3. Các đề xuất, kiến nghị đối với Thành phố Hà Nội 
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Đề nghị UBND xem xét, quan tâm bố trí các khu đất còn 
trống cho phép qui hoạch xây dựng khách sạn và phân bố đều tại các 
Quận-Huyện. 

Đề nghị Thành phố có chính sách cụ thể trong phạm vi chức 
năng để hỗ trợ cho du lịch phát triển   

3.3.3.4  Các đề xuất, kiến nghị đối với các ban, ngành của 
Hà Nội 

- Với Ngành Ngoại giao và Công an: cần cải tiến thủ tục cấp 
thị thực cho khách vào Việt Nam du lịch dễ dàng hơn, chi phí thấp 
hơn; khuyến khích những nhà báo nước ngoài viết bài quay phim giới 
thiệu về du lịch Việt Nam, không nên thu lệ phí quay phim của họ. 

- Ngành Giao thông - Vận tải chú ý đến việc xây dựng hạ 
tầng dẫn đến điểm tham quan du lịch, tạo điều kiện nhanh chóng về 
thủ tục với những đoàn khách đi ô tô qua cửa khẩu.  

- Ngành Tài chính: Trong bối cảnh cạnh tranh, các doanh 
nghiệp nhiều khi phải chi hoa hồng môi giới từ 15-20% doanh thu 
mới có khách nhưng không được trừ vào chi phí khi tính thuế. Hiện 
nay phí môi giới ở các đơn vị quốc doanh phải áp dụng mức theo quy 
định của nhà nước quá thấp so với thực tế, tư nhân thường trả phí hoa 
hồng mức cao, khiến cạnh tranh bất bình đẳng.  

- Ngành Tài nguyên - Môi trường: có hướng dẫn và hỗ trợ địa 
phương và chủ quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường tại các khu du 
lịch, điểm du lịch.   

- Ngành Ngân hàng cần áp dụng các hình thức thanh toàn 
hiên đại thuận tiện cho khách hàng trong mua hàng hoá và dịch vụ 
trên địa bàn Thủ đô 

- Các ngành điện, nước, bưu chính viễn thông cần phối hợp 
với ngành Du lịch nghiên cứu giảm giá điện, nước, dịch vụ viễn 
thông,.... 

 
KẾT LUẬN 

 
Trong những năm qua, nhất là từ năm 1994 đến nay, du lịch 

Việt Nam nói chung và du lịch Hà Nội nói riêng đã đạt được những 
thành tựu đang kể. Điều đó được thể hiện qua các chỉ tiêu về số 
lượng khách du lịch quốc tế cũng như khách nội địa, doanh thu từ du 
lịch và tỷ trọng đóng góp vào ngân sách đều tăng qua các năm. Ngoài 
ra du lịch phát triển còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao 
động, góp phần vào giáo dục tình yêu đất nước, truyền thống văn hóa 
- lịch sử của dân tộc cho du khách. Bên cạnh những thành tựu trên du 
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lịch Hà Nội vẫn chưa đáp ứng được những yêu cầu đặt ra, chưa tương 
xứng với nguồn tài nguyên du lịch, nguồn lực và thế mạnh của Hà 
Nội, đặc biệt là từ khi Hà Tây được sát nhập vào Hà Nội, về mở rộng 
thị trường du lịch và đầu tư vào những điểm du lịch để tạo ra những 
điểm du lịch đã hình thành, phát huy những thuận lợi cơ bản của Hà 
Nội cùng với những chính sách để cho du lịch trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn, được sự hỗ trợ và khuyên khích phát triển của Nhà nước, 
Thành ủy, UBND Thành phố, sự ủng hộ của các cấp các ngành và 
nhân dân của các địa phương. Tuy vậy hoạt động du lịch lại mang 
tính liên ngành, liên khu vực, tổ chức kinh doanh du lịch đa phần còn 
nhỏ lẻ, thị trường trong nước và quốc tế còn biến động. Do đó chiến 
lược đầu tư và phát triển du lịch của Hà Nội còn gặp rất nhiều khó 
khăn thách thức đòi hỏi phải tiếp lục nghiên cứu quy hoạch tổng thể 
gắn với phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội. 

Luận văn “Một số giải pháp phát triển du lịch Hà Nội", nhằm 
đóng góp một phần vào sự nghiệp phát triển du lịch nói riêng,  kinh tế 
nói chung của Hà Nội. Qua quá trình tìm hiểu thực tế và phân tích 
tình hình nội bộ hoạt động du lịch, kết hợp với nghiên cứu các mô 
hình lý thuyết chiến lược, luận văn đã đưa ra nhưng giải pháp chiến 
lược với mục tiêu phát triển các điểm mạnh tận dụng những cơ hội để 
hạn chế những đe dọa và khắc phục những điểm yếu trong phát triển 
du lịch của Hà Nội. 

Trong phạm vi nghiên cứu những kết quả đạt được chỉ nhằm 
mục đích chỉ ra những nội dung cần thiết phục vụ cho phát triển du 
lịch của Hà Nội nhằm hướng tới thị trường khách du lịch nội địa cũng 
như thị trường khách du lịch quốc tế, đồng thời làm tăng ngân sách 
của Hà Nội. Những giải pháp đưa ra là các đề xuất chiến lược nhằm 
thúc đẩy phát triển nền kinh tế của Hà Nội mới một cách toàn diện. 
Đảng bộ và nhân dân Thành phố nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các 
giải pháp chiến lược phát triển kinh tế của Thành phố mà trong đó 
phát triển du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Các giải pháp đưa ra được dựa trên cơ sờ phát huy nội lực và 
lợi thế của Hà Nội nhằm tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao và bền 
vững. Tuy nhiên, để thực hiện những giải pháp trên, cần có sự lãnh 
đạo tập trung, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, sự nỗ 
lực của các địa phương và các làng nghề truyền thống. Ngoài ra, còn 
tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, các tổ chức quốc tế và các doanh 
nghiệp nước ngoài đầu tư cho du 1ịch và mở rộng thị trường. Thực 
hiện được như vậy, chắc chắn hoạt động du lịch của Hà Nội sẽ phát 
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triển mạnh góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của 
Thành phố. 


